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TOM TAT

B6 phan kep nhé trong may thu hoach ci sén lam nhiém vu tach cu ra khéi khéi dat chiva cu va
dwa vao thuing chira nham giam thiéu cong lao dong chan tay ning nhoc ddng thei ting ning suét
thu hoach ma khong lam anh hwéng dén chét lwong cu san. Dé thiét ké boé phan kep nhé can giai
quyét: bai toan xac dinh thong s6 hinh hoc cia bo phan kep nhé (L, a) dé tach khéi ct ra khéi dat va
bé tri dworc thung chira cé kich thwéc nhat dinh; bai toan dong hoc sao cho van téc kep nhd cé
phwong vudng goéc véi mét dat va bai toan dong lwe hoc dé xac dinh cong suat can thiét.

Key words: B phan kep nhd, dong hoc, dong lwc hoc, may thu hoach ct san.

SUMMARY

A clamping - uprooting unit of cassava harvesting machine was used to separate cassava tubers
from soil mass and convey to containers. Applications of the clamping - uprooting unit reduced
manual labor and increased harvesting productivity without affecting to cassava tubers quality. To
design the clamping - uprooting unit, three mathematical problems were solved: defining geometric
data (L, a) of the clamping unit to separate cassava tubers from soil mass and set containers with
certain size, kinetics problem (direction of speed of the clamping unit was perpendicular to ground)
and dynamics problem (defining necessary power).

Key words: Cassava harvesting machine, clamping - uprooting unit, dynamics, kinetics.

1. DAT VAN DE

Néng nghiép nuée ta c6 nhiéu loai cay
trong c6 gia tri kinh t& cao nhu: lda, ngo,
khoai, sén ... Hién nay, nganh cong nghiép
ché& bién tinh bot sidn déng vai trdo rat quan
trong trong nén kinh t& quéc dan (Duong
Héng Dat, 2004). Tuy nhién, cong doan thu
hoach sin cht yéu 1a bang tha cong cho nén
khoéng cung cap du nguyén liéu cho cac nha
may. Dé giai quyét van dé d6, B6 mon Co hoc
ky thuat Truong Dai hoc Nong nghiép Ha
Néi da nghién ctiu, thiét ké, ché tao may dao
cl sdn DS - 1 (1984). Tuy nhién, may DS-1
chi c6 b6 phan dao va bo phan phan ly dat
theo nguyén tic sang lic nén chua dua duge
ct sin lén mat d4t, nang suit khong cao, tén
nhiéu cong lao dong thu gom ct sén va chua
phu hop véi sdn xuat cong nghiép hién tai.

Yéu cau phai ché tao loai may thu hoach
ci sén c6 nang suét cao dap ting nguyén liéu
kip thdi cho cac nha may ché bién va khong
lam anh hudng dén chat luong ct sén da trd
nén cip thiét. May c¢6 bo phan dao dé ct dat
va pha vé lién két gitia ci sdn va dat, dong
thoi phai ¢6 bo phan kep nhé dé tach khoi cu
ra khoi dat, han ché sét, gy ca va thu gom
khéi c thanh déng.

Vi vay, nghién cttu nay dudc tién hanh
trong noi dung ctia dé tai nhanh cdp Nha
nuéc ma s6 KC.07.07/06-10, nham lya chon
b6 phan kep nhé thich hdp ciia may dao nhé
gom cu sin, xay dung md hinh xac dinh vi tri
kep nhé va tinh toan xac dinh cac théng s6
ky thuat cho bd phan kep nhé nhu chiéu dai
gian kep L, khoang diéu chinh géc nghiéng
ctia gian kep, van t6c béng kep phu hgp véi
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Mot sé két qua nghién ctru vé& bd phan kep nhd trong may thu hoach cl san

van toc tién clia mAay... tit d6 tao cd sé cho

viéc tinh toan thiét k& va ché tao may dao
~ <

nh6 gom cu sén.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN CUU

2.1. Phan tich co cAu va Iya chon nguyén ly

D& phan ly dat - ca thi ¢6 thé thuc hién
theo mot s6 cac nguyén 1y nhu:

B6 phan phan ly dat lam viéc theo
nguyén tic cta sang lic (Hinh 1). Gém céc
thanh thép tron, thanh lic dai L, thanh
ngin L, dudc bd tri xen ké nhau c6 khoang
cach a va dinh vi bdi cac 6ng phan cach. Cac
thanh lic tua trén hai truc. Truc trong sang
léc dugdc tua trén 2 goi dd, truc ngoai lién hé
v6i co cAu truyén dong bdi tay bién cé khoéa
diéu chinh géc lac ctia sang, nhd dé6 ma dat
dudc phan ly khéi khéi ct.

Bo phan phan ly kiéu bang gia, khéi d4t -
ct di chuyén trén mét bang tai va c¢6 bd phan
gay rung bang tai lam cho khéi ca va dap véi
bang tai lam cho dat bi tach ra khoi khoéi cu.

B6 phan phin ly lam viéc theo hai
nguyén ly nay khi hiéu qua, nhung do bi va
dap va co sat nén cu sé bi tray xuéc va anh
hudng téi chat lugng cta ct sin. Bd phan
phan ly @4t kiéu sang ldc hay bang gia kiéu
thanh khi 1am viéc déu phai chiu mot khoi
lugng dat - ct rat 16n dude chuyén qua tit bd
phan dao. Trong qua trinh lam viéc, khoi dat
- cti nay thay dội quĐ dao chuyộn dong nham
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pha v lién két ct - dat do vay cong suat can
thiét dé duy tri kha nang lam viéc cho bd
phan nay la rat 16n.

Bo phan phan ly dat - ca theo nguyén ly
kep nhé (Hinh 2) 14 bé phan phéan ly c6 thé
khéc phuc dude cac nhuge diém cta céc bd
phan phan ly trén. Ludi dao sé cit dat va
lam khéi dat chia ct bi ran ntt pha vo lién
két gitia dat véi khoi ci. Sau khi qua bo
phan dao, goc sén (dudc cét dé lai goc cao 20
25 cm) sé dudc bé phan kep nhd nhéc lén
khoi mit dat theo phuong vuéng goc véi mét
dat. Moi lien két gitia bo phan dao va bd
phan kep nhé quyét dinh chét lugng lam viée
ctia may: nhu vi tri tucng d6i gifia ching, géc
nghiéng ctia bo phan kep nhé so véi phuong
ngang, van toc tién clia may va van téc vong
ctia bang kep nhd.

Vi tri kep nhé s6m (Hinh 3a), khi d6 dat
chua duge pha vd lién két do d6 luc kep nhd
16n va ca sin c6 thé bi gy trong dat, vi tri
kep nhé thap va gay un tic cho bé phan kep
nhd. Vi tri kep nhé muon (Hinh 3c), géc sén
bi d6 do d6 khong thuan 1gi cho kep nhé dong
thdi vi tri kep nhd thap do d6 giy un téc cho
bo phan kep nhé. Vi tri kep nhé thuan 1gi
nhét 1a khi goc sdn & vi tri cao nhat (Hinh
3b), khi d6 luc lién két dat 1a nho nhat va goc
sdn thing ding thuan 1gi cho viéc kep nhs.
Tuy nhién, tiy diéu kién cu thé nhu loai dt,
co 1y tinh cua dat, van téc tién ctia may va
van téc vong cua bing kep ma diéu chinh vi
tri kep nhé cho phu hop.

Hinh 1. B6 phan phan ly
kiéu sang lac
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Khuagmiy

b) c)

Hinh 3. So d6 vi tri kep nhé

2.2. Cd sé ly thuyét va trinh tu tinh toan

Goc sin sau khi qua bd phan dao sé
duge kep chéit vao trong bang kep va thuc
hién chuyén déng phtic hgp. Chuyén dong

tinh tién thing theo may véi van téc Vm va
chuyén dong theo bang kep véi van toc Va.

Néu van toc kep nh6 Va = Vi + V4 hudng vé
phia trudc hay phia sau déu c6 kha niang lam

gdy ct. Yéu cAu v phai c6 phuong vuéng
goc véi mat dat (Vd.coso = Vm) (Hinh 4).

D& c6 thé bé tri duge thung chia cé kich
thuéc nhat dinh & phia sau thi chiéu cao dit
thung chia h phai 16n hon h,,, tic la goc
dat bo phan kep nhd o phai 16n hon a,,;,. Dé
tranh lam &Gt giy ci cAn dam bao yéu ciu
van téc kep nhé V, nhé hon van téc kep nhé
Vomax, ttc 12 géc dit bo phan kep nhé o phai

nhoé hon o, (Hinh 5), nhu vay géc dat bo
phan kep nhé phai dam bao diéu kién:

Olpin <a < Unax
h =L.sina > h,;, (1)
V,=Vgsina <V, .. 2)
suy ra: sino =—20 3)
L
tgol, = 4
V

DPE han ché chiéu dai cta lién hgp may,
ta chon chiéu dai lam viéc cia bd phan kep
nhé L = 2000 mm. Théng thudng véi may
thu hoach cay c6 c, van toc tién cua may
khoang 0,7 — 1,4 m/s, ta chon V,, = 1m/s. Dé
thung c6 thé chia duge 10 — 15 khoi cd, ta
chon h,;,= 1 m. Thuc nghiém cho thiy, van
téc kep nhé V,,...= 0,9 m/s. Tu (3) va (4), ta

xac dinh duge géc dat bo phan kep nhé o.
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Hinh 4. So d6 dong hoc qua trinh kep nhé

thung h

WY

Hinh 5. So d6 xac dinh L va o,

Mat khac, trong qué trinh kep nhd géc
sén bang kep nhd phai tao ra dude ap sudt
nén can thiét dé kep chit goc sdn trén bang
kep. Ap suét nén lén than caAy sao cho than
cay sin khong c6 chuyén dong tuong déi véi
bang kep khi chiu luc tac dung G (Iuc nhé
ct 16n nhat), dong thdi dam bao cho vo cay
sén khong bi giap nat va khéng bi trugt
tuong d6i v6i than cay. Véi chiéu dai bd phan
kep nhé da chon va diéu tra khoang cach
gitta cac cay trén 1 hang thi trén bd phan
kep nhé chiu tai t6i da c6 2 gbc sén dang
van chuyén c6 trong lugng G va 1 goc sin bét
dau kep nhé c6 trong luong G., (Hinh 6).
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Luc tac dung 1én bang kep bao gom luc
lién két gitta khéi ct sdn véi dét, luc nay
xudt hién tai thoi diém géc sdn bit dau
duge kep va dugc xac dinh bang thuc
nghiém 1a G,,. Luc kéo khéi sin Py do luc
vong Py cua dai kep tac dong lén, vé d6 16n
Py = 2Py. Khi khéi sin dude nang lén, luc
liộn két G, ¢6 xu huộng kéo cay sin xudng
sinh ra luc ma sat F_. 6 2 bộ một dai tiộp
xtdc v6i than cdy sdn can lai chuyộn dộng
trugt xudng cua géc sin: F . = fN (Pinh
Gia Tuong va cs., 2006). Trong lugng G cta
khéi sdn da duge dai kep nhé 1én va van
chuyén di.
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Hinh 6. So d6 luc ép cay va luc nho

Phan tich: G = Tun +Q,, ®)
G=T+Q 6)
- -
Q. vda Qco6 xu huéng kéo bing kep ra
khoi ranh hinh thang.

Vé d6 16n:
T, = G,p.s1na;
T = G.sina;
Diéu kién lam viéc:

2F =2fN>G,

N<[N,]

Véi N 1a luc ép than ciy sdn do cing
bang kep; [Nep] 1a luc ép than cay sin cho
phép - luc ép lam pha lién két ctia than cay
sén; f 1a hé s6 ma sat gitia bang kep va than
ciy san.

th = Gnh.COS(X;

Q =G.cosa

)

P> T, +2T ®)

Diéu kién (7) thod man cho diéu kién
bang kep va cay khong c6 chuyén dong tuong
d6i véi nhau, nghia 14 dam bao cho géc sin
bi kep chat vao bang kep ma khong bi gidp.

Piéu kién (8) dam bao goc sén dudc nang
1én khéi mét d4t va dude van chuyén di.

T (8) ta co:

2P, > G,,sina + 2Gsina

G, +2G .
hay P, >—th - 5 sina )
Dé v vuéng géc véi mat dat, ta co:
Vv
V, ==
cosa.

Nhu vay, cong sudt can thiét trén truc
banh bang kep nhé cht dong can cung cdp dé
nhd va van chuyén la:

N, = Py.V, (Nguyén Trong Hiép va
Nguyén Vian Lam, 2005).

G,+2G . V.
> SIo

m

N _ Gyt 20V,

«> (10)

cosaL
PNE R A~ ~ A~
Ngoai ra, ké dén anh hudng cta cac yéu

5
t6 phy, luc Q va ma sat trén cac dai bing, 6

truc... cong sudt cAn thiét dé kep nhé Ny,
thuc t& c6 thé 14y:

N, = 3N

Tiét dién bang kep nhd duge xac dinh ti
diéu kién (7) ta c6: 2F, = 2fN > G,,, diéu
kién dién tich tiét dién ctia bidng 6m vao
than cdy sin can thiét dam bao dugdc khoi
sén dugc kep chiat khi nang, vé cdy sin
khong bi giap va c6 tinh 6n dinh khi van
chuyén (Hinh 7).
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)
0

Hinh 7. Dién tich bang 6m va luc ép 1én than cay

Ta dudec:

N:cws>gm
2f

(11

Trong d6:

S- dién tich bang ép 1én cay sin;
n- Ging sudt nén lén than cay.

Dién tich mat bang 6m 1én than cay sin
c6 dang mit cong. Khai trién mat cong dé ra
duge dién tich cAm tinh c6 dang hinh binh
hanh canh L va h.

Ta c6:

L'
cosa

L= (12)

b
cosa
Vay dién tich mat bang 6m 1én thin ciy
sén dudc tinh theo cong thic:

" D
véi I’=yR= Y.E; h=

S:bLzﬁ (13)
2
véi  sint= D-e
2 D

Nhu vay dién tich 6m phu thudc vao bé
rong bang kep b, dudng kinh than cdy sin D
va khe hé gitia 2 dai bang e.

300

3. KET QUA VA THAO LUAN

Trén cd s6 phan tich cac nguyén ly phan
ly va thuc nghiém cho thay bo phan phan ly
theo nguyén 1y kep nhd 1a phu hop véi may
thu hoach cti sin, theo nguyén 1y nay khéi ct
dude nhé theo phuong thing dtng sé giam
thiéu dudc hién tugng gay, dong thdi ct dude
phan ly ma khong bi tra sat hay va dap nén
khéng lam trdy xudc cu, khong lam gidm
ch&'t lugng ci. Qua trinh kep nhé khong phai
chi phi nang Iugng cho rung hoic 14c phén ly
dat do d6 cong suit chi phi thap.

So @6 nguyén ly bo phan phan ly theo
nguyén 1y kep nhd duge thé hién trén hinh 8.
DAu dugc cung cap tit may kéo qua dong co
thay luc duge lap trén truc cht dong lam
truc chu déng quay, do #n khép ngoai véi ty
sO truyén i = 1 nén 2 truc chu dong sé quay
ngudc chiéu va cé ciing van toc vong, goc san
sau khi qua bo phan dao sé dugc kep chéat va
dudc chuyén 1én thung chia. Piéu chinh van
Iuu luong cua dong cd thuy luc sé lam thay
d6i toc dd ctia bang kep do d6 trong ting
diéu kién lam viéc cu thé c6 thé thay d6i ché
do6 1am viéc phu hgp véi ngudn dong luc.
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Hinh 8. B6 phan kep nhé

1) Khung; 2) Banh dé; 3) Banh cang; 4) Banh cht dong; 5) Banh réng truyén dong;
6) Cum ép; 7) Thanh diéu chinh gian kep va n6i khung; 8) Banh bi dong; 9) Miii ré

4. KET LUAN

Nguyén 1y kep nhd tng dung cho bd
phan kep nhé ctia may dao nhé gom ct sén
12 phu hgp, bé phan kep nhd c6 nhiém vu
kep nhé ct, phan ly ct ra khéi @&t va dua
khéi ¢t vao thung chita lam gidm thiéu duge
cong stc lao ddong chan tay ning nhoc — giai
phéng stic lao dong ctia con ngudi va ting
nang sudt thu hoach, cung cdp du ngudn
nguyén liéu cho cac nha may ché bién sén
ma khong lam anh hudéng dén chat lugng ctia
ct sin. Chi phi cho viéc kep nhé va phan ly
cu 14 tuong d6i thap.

Tu két qua tinh toan va thuc nghiém,
kich thtic bd phan kep nhé dugc lua chon cho
thiét ké&: L = 2000 mm; B = 760 mm; géc dit
b6 phan kep nhé o = 30 + 45°; bang kep loai
dai C170; s6 day dai Z = 2; duong kinh banh
cht déong D = 250 mm; khe hd gitia 2 nhanh

bing kep e = 10 mm; bé rong hong kep nhd
b = 40 mm; s6 vong quay cua truc chu dong
n = 70 - 90 vong/ph; céng suit kep nhd N =
0,5 kW.
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TÓM TẮT


Bộ phận kẹp nhổ trong máy thu hoạch củ sắn làm nhiệm vụ tách củ ra khỏi khối đất chứa củ và đưa vào thùng chứa nhằm giảm thiểu công lao động chân tay năng nhọc đồng thời tăng năng suất thu hoạch mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng củ sắn. Để thiết kế bộ phận kẹp nhổ cần giải quyết: bài toán xác định thông số hình học của bộ phận kẹp nhổ (L, α) để tách khối củ ra khỏi đất và bố trí được thùng chứa có kích thước nhất định; bài toán động học sao cho vận tốc kẹp nhổ có phương vuông góc với mặt đất và bài toán động lực học để xác định công suất cần thiết.


Key words: Bộ phận kẹp nhổ, động học, động lực học, máy thu hoạch củ sắn.


SUMMARY


A clamping - uprooting unit of cassava harvesting machine was used to separate cassava tubers from soil mass and convey to containers. Applications of the clamping - uprooting unit reduced manual labor and increased harvesting productivity without affecting to cassava tubers quality. To design the clamping - uprooting unit, three mathematical problems were solved: defining geometric data (L, α) of the clamping unit to separate cassava tubers from soil mass and set containers with certain size, kinetics problem (direction of speed of the clamping unit was perpendicular to ground) and dynamics problem (defining necessary power).


Key words: Cassava harvesting machine, clamping - uprooting unit, dynamics, kinetics. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Nông nghiệp nước ta có nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: lúa, ngô, khoai, sắn … Hiện nay, ngành công nghiệp chế biến tinh bột sắn đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân (Đường Hồng Dật, 2004). Tuy nhiên, công đoạn thu hoạch sắn chủ yếu là bằng thủ công cho nên không cung cấp đủ nguyên liệu cho các nhà máy. Để giải quyết vấn đề đó, Bộ môn Cơ học kỹ thuật Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy đào củ sắn ĐS - 1 (1984). Tuy nhiên, máy ĐS-1 chỉ có bộ phận đào và bộ phận phân ly đất theo nguyên tắc sàng lắc nên chưa đưa được củ sắn lên mặt đất, năng suất không cao, tốn nhiều công lao động thu gom củ sắn và chưa phù hợp với sản xuất công nghiệp hiện tại.


Yêu cầu phải chế tạo loại máy thu hoạch củ sắn có năng suất cao đáp ứng nguyên liệu kịp thời cho các nhà máy chế biến và không làm ảnh hưởng đến chất lượng củ sắn đã trở nên cấp thiết. Máy có bộ phận đào để cắt đất và phá vỡ liên kết giữa củ sắn và đất, đồng thời phải có bộ phận kẹp nhổ để tách khối củ ra khỏi đất, hạn chế sót, gẫy củ và thu gom khối củ thành đống.


Vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành trong nội dung của đề tài nhánh cấp Nhà nước mã số KC.07.07/06-10, nhằm lựa chọn bộ phận kẹp nhổ thích hợp của máy đào nhổ gom củ sắn, xây dựng mô hình xác định vị trí kẹp nhổ và tính toán xác định các thông số kỹ thuật cho bộ phận kẹp nhổ như chiều dài giàn kẹp L, khoảng điều chỉnh góc nghiêng  của giàn kẹp, vận tốc băng kẹp phù hợp với vận tốc tiến của máy... từ đó tạo cơ sở cho việc tính toán thiết kế và chế tạo máy đào nhổ gom củ sắn.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
      NGHIÊN CỨU


2.1. Phân tích cơ cấu và lựa chọn nguyên lý

Để phân ly đất - củ thì có thể thực hiện theo một số các nguyên lý như:


Bộ phận phân ly đất làm việc theo nguyên tắc của sàng lắc (Hình 1). Gồm các thanh thép tròn, thanh lắc dài L1, thanh ngắn L2 được bố trí xen kẽ nhau có khoảng cách a và định vị bởi các ống phân cách. Các thanh lắc tựa trên hai trục. Trục trong sàng lắc được tựa trên 2 gối đỡ, trục ngoài liên hệ với cơ cấu truyền động bởi tay biên có khóa điều chỉnh góc lắc của sàng, nhờ đó mà đất được phân ly khỏi khối củ.


Bộ phận phân ly kiểu băng giũ, khối đất - củ di chuyển trên một băng tải và có bộ phận gây rung băng tải làm cho khối củ va đập với băng tải làm cho đất bị tách ra khỏi khối củ.


Bộ phận phân ly làm việc theo hai nguyên lý này khá hiệu quả, nhưng do bị va đập và cọ sát nên củ sẽ bị trầy xước và ảnh hưởng tới chất lượng của củ sắn. Bộ phận phân ly đất kiểu sàng lắc hay băng giũ kiểu thanh khi làm việc đều phải chịu một khối lượng đất - củ rất lớn được chuyển qua từ bộ phận đào. Trong quá trình làm việc, khối đất - củ này thay đổi quỹ đạo chuyển động nhằm phá vỡ liên kết củ - đất do vậy công suất cần thiết để duy trì khả năng làm việc cho bộ phận này là rất lớn.


Bộ phận phân ly đất - củ theo nguyên lý kẹp nhổ (Hình 2) là bộ phận phân ly có thể khắc phục được các nhược điểm của các bộ phận phân ly trên. Lưỡi đào sẽ cắt đất và làm khối đất chứa củ bị rạn nứt phá vỡ liên kết giữa đất với khối củ. Sau khi qua bộ phận đào, gốc sắn (được cắt để lại gốc cao 20  25 cm) sẽ được bộ phận kẹp nhổ nhấc lên khỏi mặt đất theo phương vuông góc với mặt đất. Mối liên kết giữa bộ phận đào và bộ phận kẹp nhổ quyết định chất lượng làm việc của máy: như vị trí tương đối giữa chúng, góc nghiêng của bộ phận kẹp nhổ so với phương ngang, vận tốc tiến của máy và vận tốc vòng của băng kẹp nhổ.

Vị trí kẹp nhổ sớm (Hình 3a), khi đó đất chưa được phá vỡ liên kết do đó lực kẹp nhổ lớn và củ sắn có thể bị gẫy trong đất, vị trí kẹp nhổ thấp và gây ùn tắc cho bộ phận kẹp nhổ. Vị trí kẹp nhổ muộn (Hình 3c), gốc sắn bị đổ do đó không thuận lợi cho kẹp nhổ đồng thời vị trí kẹp nhổ thấp do đó gây ùn tắc cho bộ phận kẹp nhổ. Vị trí kẹp nhổ thuận lợi nhất là khi gốc sắn ở vị trí cao nhất (Hình 3b), khi đó lực liên kết đất là nhỏ nhất và gốc sắn thẳng đứng thuận lợi cho việc kẹp nhổ. Tuy nhiên, tùy điều kiện cụ thể như loại đất, cơ lý tính của đất, vận tốc tiến của máy và vận tốc vòng của băng kẹp mà điều chỉnh vị trí kẹp nhổ cho phù hợp.
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Hình 2. Bộ phận phân ly kiểu kẹp nhổ
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Hình 3. Sơ đồ vị trí kẹp nhổ


2.2. Cơ sở lý thuyết và trình tự tính toán


Gốc sắn sau khi qua bộ phận đào sẽ được kẹp chặt vào trong băng kẹp và thực hiện chuyển động phức hợp. Chuyển động tịnh tiến thẳng theo máy với vận tốc 
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 và  chuyển động theo băng kẹp với vận tốc 
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. Nếu vận tốc kẹp nhổ 
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 hướng về phía trước hay phía sau đều có khả năng làm gẫy củ. Yêu cầu 
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 phải có phương vuông góc với mặt đất (Vd.cos( = Vm) (Hình 4).


Để có thể bố trí được thùng chứa có kích thước nhất định ở phía sau thì chiều cao đặt thùng chứa h phải lớn hơn hmin, tức là góc đặt bộ phận kẹp nhổ ( phải lớn hơn (min. Để tránh làm đứt gẫy củ cần đảm bảo yêu cầu vận tốc kẹp nhổ Vn nhỏ hơn vận tốc kẹp nhổ Vnmax, tức là góc đặt bộ phận kẹp nhổ ( phải

nhỏ hơn (max (Hình 5), như vậy góc đặt bộ phận kẹp nhổ phải đảm bảo điều kiện:


          (min   (  (  ( (max

          h = L.sin( ( hmin
    
    (1)


          Vn = Vd.sin( ( Vnmax

    (2)


suy ra:  
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Để hạn chế chiều dài của liên hợp máy, ta chọn chiều dài làm việc của bộ phận kẹp nhổ L = 2000 mm. Thông thường với máy thu hoạch cây có củ, vận tốc tiến của máy khoảng 0,7 – 1,4 m/s, ta chọn Vm = 1m/s. Để thùng có thể chứa được 10 – 15 khối củ, ta chọn hmin= 1 m. Thực nghiệm cho thấy, vận tốc kẹp nhổ Vnmax= 0,9 m/s. Từ (3) và (4), ta xác định được góc đặt bộ phận kẹp nhổ (.
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Hình 4. Sơ đồ động học quá trình kẹp nhổ
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Hình 5. Sơ đồ xác định L và (

Mặt khác, trong quá trình kẹp nhổ gốc sắn băng kẹp nhổ phải tạo ra được áp suất nén cần thiết để kẹp chặt gốc sắn trên băng  kẹp. áp suất nén lên thân cây sao cho thân cây sắn không có chuyển động tương đối với băng kẹp khi chịu lực tác dụng 
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(lực nhổ củ lớn nhất), đồng thời đảm bảo cho vỏ cây sắn không bị giập nát và không bị trượt tương đối với thân cây. Với chiều dài bộ phận kẹp nhổ đã chọn và điều tra khoảng cách giữa các cây trên 1 hàng thì trên bộ phận kẹp nhổ chịu tải tối đa có 2 gốc sắn đang vận chuyển có trọng lượng 
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 và 1 gốc sắn bắt đầu kẹp nhổ có trọng lượng 
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(Hình 6).


Lực tác dụng lên băng kẹp bao gồm lực liên kết giữa khối củ sắn với đất, lực này xuất hiện tại thời điểm gốc sắn bắt đầu được kẹp và được xác định bằng thực nghiệm là Gnh. Lực kéo khối sắn PK do lực vòng PV của đai kẹp tác động lên, về độ lớn PK = 2PV. Khi khối sắn được nâng lên, lực liên kết Gnh có xu hướng kéo cây sắn xuống sinh ra lực ma sát Fms ở 2 bề mặt đai tiếp xúc với thân cây sắn cản lại chuyển động trượt xuống của gôc sắn: Fms = fN (Đinh Gia Tường và cs., 2006). Trọng lượng G của khối sắn đã được đai kẹp nhổ lên và vận chuyển đi.
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Hình 6. Sơ đồ lực ép cây và lực nhổ


Phân tích:  
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có xu hướng kéo băng kẹp ra khỏi rãnh hình thang.


Về độ lớn: 


            Tnh = Gnh.sin(;     Qnh = Gnh.cos(;  
                   T   = G.sin(;         Q   = G.cos(

Điều kiện làm việc:
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Với N là lực ép thân cây sắn do căng băng kẹp; [Nep] là lực ép thân cây sắn cho phép - lực ép làm phá liên kết của thân cây sắn; f là hệ số ma sát giữa băng kẹp và thân cây sắn.


            Pk (  Tnh + 2T   
                (8)  


Điều kiện (7) thoả mãn cho điều kiện băng kẹp và cây không có chuyển động tương đối với nhau, nghĩa là đảm bảo cho gốc sắn bị kẹp chặt vào băng kẹp mà không bị giập.


Điều kiện (8) đảm bảo gốc sắn được nâng lên khỏi mặt đất và được vận chuyển đi.

Từ (8) ta có:  


            2Pv > Gnhsin( + 2Gsin(

hay     
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Để 
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 vuông góc với mặt đất, ta có:
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Như vậy, công suất cần thiết trên trục bánh băng kẹp nhổ chủ động cần cung cấp để nhổ và vận chuyển là: 


Nct = PV.Vd. (Nguyễn Trọng Hiệp và Nguyễn Văn Lẫm, 2005).
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Ngoài ra, kể đến ảnh hưởng của các yếu tố phụ, lực 
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và ma sát trên các dải băng, ổ trục… công suất cần thiết để kẹp nhổ Nth thực tế có thể lấy: 


            Nth = 3Nct.


Tiết diện băng kẹp nhổ được xác định từ điều kiện (7) ta có: 2Fms= 2fN ( Gnh, điều kiện diện tích tiết diện của băng ôm vào thân cây sắn cần thiết đảm bảo được khối sắn được kẹp chặt khi nâng, vỏ cây sắn không bị giập và có tính ổn định khi vận chuyển (Hình 7).
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Hình 7. Diện tích băng ôm và lực ép lên thân cây


Ta được:  



              N = (n.S > 
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Trong đó: 


S- diện tích băng ép lên cây sắn; 


n- ứng suất nén lên thân cây.


Diện tích mặt băng ôm lên thân cây sắn có dạng mặt cong. Khai triển  mặt cong đó ra được diện tích cầm tính có dạng hình bình hành cạnh L và h.


Ta có:
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với   L’ = (.R = 
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Vậy diện tích mặt băng ôm lên thân cây sắn được tính theo công thức:
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với       
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Như vậy diện tích ôm phụ thuộc vào bề rộng băng kẹp b, đường kính thân cây sắn D và khe hở giữa 2 dải băng e.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


Trên cơ sở phân tích các nguyên lý phân ly và thực nghiệm cho thấy bộ phận phân ly theo nguyên lý kẹp nhổ là phù hợp với máy thu hoạch củ sắn, theo nguyên lý này khối củ được nhổ theo phương thẳng đứng sẽ giảm thiểu được hiện tượng gẫy, đồng thời củ được phân ly mà không bị trà sát hay va đập nên không làm trầy xước củ, không làm giảm chất lượng củ. Quá trình kẹp nhổ không phải chi phí năng lượng cho rung hoặc lắc phân ly đất do đó công suất chi phí thấp.


Sơ đồ nguyên lý bộ phận phân ly theo nguyên lý kẹp nhổ được thể hiện trên hình 8. Dầu được cung cấp từ máy kéo qua động cơ thủy lực được lắp trên trục chủ động làm trục chủ động quay, do ăn khớp ngoài với tỷ số truyền i = 1 nên 2 trục chủ động sẽ quay ngược chiều và có cùng vân tốc vòng, gốc sắn sau khi qua bộ phận đào sẽ được kẹp chặt và được chuyển lên thùng chứa. Điều chỉnh van lưu lương của động cơ thủy lực sẽ làm thay đổi tốc độ của băng kẹp do đó trong từng điều kiện làm việc cụ thể có thể thay đổi chế độ làm việc phù hợp với nguồn động lực.
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Hình 8. Bộ phận kẹp nhổ


1) Khung; 2) Bánh đè; 3) Bánh căng; 4) Bánh chủ động; 5) Bánh răng truyền động;
        6) Cụm ép; 7) Thanh điều chỉnh giàn kẹp và nối khung; 8) Bánh bị động; 9) Mũi rẽ

4. KẾT LUẬN


Nguyên lý kẹp nhổ ứng dụng cho bộ phận kẹp nhổ của máy đào nhổ gom củ sắn là phù hợp, bộ phận kẹp nhổ có nhiệm vụ kẹp nhổ củ, phân ly củ ra khỏi đất và đưa khối củ vào thùng chứa làm giảm thiểu được công sức lao động chân tay năng nhọc – giải phóng sức lao động của con người và tăng năng suất thu hoạch, cung cấp đủ nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sắn mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của củ sắn. Chi phí cho việc kẹp nhổ và phân ly củ là tương đối thấp.


Từ kết quả tính toán và thực nghiệm, kích thức bộ phận kẹp nhổ được lựa chọn cho thiết kế: L = 2000 mm; B = 760 mm; góc đặt bộ phận kẹp nhổ  ( = 30 ( 450; băng kẹp loại đai C170; số dây đai Z = 2; đường kính bánh chủ động D = 250 mm; khe hở giữa 2 nhánh


băng kẹp e = 10 mm; bề rộng họng kẹp nhổ b = 40 mm; số vòng quay của trục chủ động n = 70 - 90 vòng/ph; công suất kẹp nhổ N = 0,5 kW.
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Hình 1. Bộ phận phân ly�kiểu sàng lắc
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